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Nhà xuất bản giáo dục việt nam
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Hà nội

Báo cáo thường niên
Năm 2008
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Hà Nội, tháng 3 - 2009

I. Lịch sử hoạt động của Công ty
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
· Tên Công ty
Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 

HÀ NỘI

Tên giao dịch: HANOI EDUCATION DEVELOPMENT AND INVESTMENT JONT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: HEID

Địa chỉ: Số 187B, Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại:   
04.512.39.39

Fax: 

04.512.38.38

Logo:    



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0103016836  do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 04 năm 2007, thay đổi lần thứ nhất  ngày 30 tháng 08 năm 2007, thay đổi lần thứ hai vào ngày 19 tháng 5 năm 2008.
2. Lĩnh vực kinh doanh:
· Phát hành xuất bản, in và các dịch vụ liên quan đến in;

· In và phát hành sách bổ trợ sách giáo khoa, sách tham khảo chất lượng cao, các sản phẩm giáo dục theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học, tự học và các loại sản phẩm giáo dục khác;

· Kinh doanh các sản phẩm thiết bị giáo dục, thiết bị văn phòng, các phần mềm giáo dục, văn phòng phẩm, vở học sinh, quần áo, đồng phục cho học sinh và lịch các loại;

· Dịch vụ tư vấn, đầu tư, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, tư vấn du học, lập dự án đào tạo;

· Khai thác, cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo qua mạng internet, qua các phương tiện viễn thông;

· Thiết kế mỹ thuật, chế bản, tạo mẫu in (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình)

· Dịch vụ dịch thuật, phiên dịch, biên dịch và mua bán bản quyền tác giả;

· Tư vấn và cung cấp dịch vụ biên soạn, thiết kế nội dung chương tình dạy học, phòng học chuyên dùng và phương tiện dạy học;

· Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng, khu đô thị;

· Quản lý, vận hành công trình dân dụng, công nghiệp, nhà ở, khu văn phòng, khu đô thị, khu chung cư, khu công nghiệp, khu du lịch, trung tâm thương mại (không bao gồm kinh doanh bất động sản);

· Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa;

· Dịch vụ ủy thác xuất, nhập khẩu.

· Xuất nhập khẩu các sản phẩm, hàng hóa Công ty kinh doanh;

Mã số thuế: 0102222393
 
Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng
3. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội là Công ty con của Nhà xuất bản Giáo dục và thành lập theo Quyết định số 310/QĐ- TCNS ngày 23/03/2007 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhà xuất bản Giáo dục.

Công ty có số vốn điều lệ là 80.000.000.000 đồng.

Công  ty là một đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103016836 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 17/04/2007, thay đổi lần thứ nhất ngày 30 tháng 08 năm 2007, thay đổi lần thứ hai vào ngày 19 tháng 5 năm 2008.

Hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty
1. Những nét nổi bật trong kết quả hoạt động sản xuất của Công ty trong năm 2008:


Với Tổng Doanh thu là 219 tỷ VNĐ, Công ty đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch đã đề ra cho năm 2008 là 29% và vượt 65% so với Doanh thu của năm 2007.


Và Lợi nhuận trước thuế đạt 30 tỷ đồng, vượt 25% so với kế hoạch. Đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2008 vượt 58% so với thực hiện năm 2007.




Doanh thu và lợi nhuận năm 2008

	Chỉ tiêu
	Thực hiện năm 2008
	Thực hiện năm 2007
	Tỷ lệ tăng trưởng

	Doanh thu
	219
	133
	65%

	Lợi nhuận trước thuế
	30
	19
	58%

	Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	2.772
	2.323
	19%



Trong năm 2008, Công ty đã nộp ngân sách nhà nước gần 8 tỷ đồng.

2 Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu…)


Nền kinh tế nước ta từ năm 2006 - 2010 được đánh giá là giai đoạn phát triển tăng tốc, với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 8.0-8.5%/năm. Sự kiện Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) trong năm 2006 là bước ngoặt cho sự phát triển của nền kinh tế cùng với việc mở rộng đầu tư của nước ngoài vào nền kinh tế Việt Nam. Đây là cơ hội tốt cho sự phát triển và tăng trưởng của thị trường tạo điều kiện cho sự phát triển chung của các doanh nghiệp trong đó có các doanh nghiệp thuộc ngành in ấn, xuất bản, phát hành sách. 

Tốc độ phát triển của ngành xuất bản, in, phát hành sách trong những năm qua khá ổn định, bình quân 15%-20% về số đầu sách, 10%-15% về số trang in. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê về thị trường sách Việt Nam, lượng sách phát hành tăng từ 8.186 đầu sách với 169,8 triệu bản sách năm 1995 lên hơn 26.609 đầu sách với 299,7 triệu bản sách năm 2008. Như vậy trong vòng 12 năm, lượng đầu sách đã tăng lên gấp 3,25 lần và lượng tiêu thụ tăng lên gấp 1,77 lần. 

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tỉ lệ dân số trẻ, theo số liệu của Tổng cục thống kê năm 2006, thì Việt Nam có số lượng người đang trong độ tuổi đi học từ 5 – 19 tuổi chiếm 29,6% dân số. Đối với một quốc gia có dân số trẻ như Việt Nam thì nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm giáo dục là rất lớn. Đây là những nhân tố thuận lợi cho thấy tiềm năng phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tính khả thi cao trong việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tới.
III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính: Có báo cáo chi tiết kèm theo
-  Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: Không có thay đổi
-  Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...): 8.000.000 cổ phiếu đang lưu hành đều là loại cổ phiếu thông thường.
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi...): Không có
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại
	Cơ cấu vốn
	Số cổ phần nắm giữ
	Giá trị vốn cổ phần
	Tỷ lệ sở hữu

	Tổng số cổ phần
	8.000.000
	80.000.000.000
	100%

	1. Cổ đông là tổ chức trong nước
	3.201.000
	32.010.000.000
	40,0125%

	- Nhà xuất bản giáo dục
	3.200.000
	32.000.000.000
	40%

	- Công ty Cổ phần Giấy Đồng Nai
	1.000
	10.000.000
	0,0125%

	2. Cổ đông nội bộ (HĐQT, BGĐ, BKS, KTT)
	128.600
	1.286.000.000
	1,6075%

	3. Cổ đông khác
	4.670.400
	46.704.000.000
	58,38%


- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: 18%/năm
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Phần thứ nhất
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2008

I. Biên tập - xuất bản 

1. Kết quả thực hiện công tác biên tập - xuất bản : 

+ Quý IV : thực hiện 34 đề tài (29 mới và 5 tái bản) 

+ Cả năm 2008 : đăng kí xuất bản 304 đề tài, thực hiện 269 đề tài, đạt 88,5% kế hoạch, số liệu cụ thể như sau :

	STT
	Mảng đề tài
	Kế hoạch năm 2008 (cuốn)
	Thực hiện  (cuốn)
	Tỉ lệ %

TH/KH năm

	
	
	Mới
	TB
	Tổng
	Mới
	TB
	Tổng
	Mới
	TB
	Tổng

	1
	Sách theo cấp, lớp
	140
	24
	164
	113
	16
	129
	80.7
	66.7
	78.4

	
	- Sách theo cấp
	28
	3
	31
	21
	1
	22
	75
	33.3
	71

	
	- Sách theo lớp
	112
	21
	133
	92
	15
	107
	82.1
	71.4
	80.5


	2
	STK khác
	9
	
	9
	5
	
	5
	55.6
	
	55.6

	
	- STK đặc biệt
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	- Sách nâng cao dân trí và STK khác
	8
	
	8
	5
	
	5
	62.5
	
	62.5

	3
	Sách Dân tộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Sách Mầm non
	28
	2
	30
	27
	12
	39
	96.4
	600
	130

	5
	Sách Đại học – Cao đẳng – Dạy nghề
	4
	
	4
	1
	
	1
	25
	
	25

	
	- Sách Đại học
	3
	
	3
	1
	
	1
	33.3
	
	33.3

	
	- Sách Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Sách Dạy nghề
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	6
	Từ điển, sổ tay, kiến thức
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	
	- Từ điển
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	
	- Sổ tay kiến thức
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Sách dịch
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Sách dự thi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Sách dự án, Bộ, Vụ, Viện
	92
	
	92
	93
	
	93
	101
	
	101

	10
	Sách điện tử, sản phẩm nghe nhìn giáo dục
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	
	- Sách điện tử
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	
	- Sản phẩm nghe nhìn GD
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Bản đồ, tranh ảnh giáo dục
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Bản đồ, át lát, tập bản đồ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Tranh ảnh giáo khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Sách liên kết
	2
	
	2
	2
	
	2
	100
	
	100

	
	- SLK theo lớp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- SLK theo cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- SLK khác
	2
	
	2
	2
	
	2
	100
	
	100

	13
	Tạp chí
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số xuất bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số lượng bản / 1số
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	275
	29
	304
	241
	28
	269
	87.6
	96.6
	88.5


2. Khoán định mức :

	STT
	Công việc
	Đơn vị
	Định mức 2008
	Năm 2008

	
	
	
	
	Thực hiện
	    Đạt tỉ lệ %

	1
	Biên tập
	Trang chuẩn
	13.192
	14.718
	111,6%

	2
	Thiết kế mĩ thuật
	Công
	903
	1084
	120%

	3
	Đọc duyệt
	Trang chuẩn
	20.700
	21.347
	103,1%


3. Thuê khoán ngoài :

	STT
	Công việc
	Đơn vị
	Thực hiện

Quý IV
	Thực hiện

Năm 2008

	1
	Biên tập
	Trang chuẩn
	2.883
	30.317

	2
	Thiết kế mĩ thuật
	Công
	2.218
	7.092

	3
	Sửa bài
	Trang chuẩn
	3.874
	34.368

	4
	Chế bản
	Trang chuẩn
	4.108
	43.380

	5
	Đọc duyệt
	Trang chuẩn
	692
	13.273

	6
	Đọc góp ý
	Trang chuẩn
	468
	2.224

	7
	Đọc đính chính
	Trang chuẩn
	1.970
	33.980


II. Sản xuất – Phát hành

1. sản xuất

1.1. In – Vật tư : 

a) In :

- Số liệu Quý IV/2008 :




      

Đvt: bản

	STT
	Mảng sách
	KH 2008
	Quý IV năm 2008

	
	
	
	Đã ra             QĐ in
	Nhập kho
	Tỉ lệ %

	
	
	
	
	
	QĐI/KH
	NK/QĐI

	1
	SBT, Tự chọn
	36.350.000
	19.500
	111.264
	0,05%
	570,58%

	2
	STK, Thiết bị
	3.700.000
	307.026
	484.060
	8,3%
	157,66%

	3
	Lịch
	1.000.000
	950.000
	950.045
	95%
	100,00%

	Tổng cộng :
	41.050.000
	1.276.526
	1.545.369
	3,11%
	121,06%


- Số liệu năm 2008 :




      

            Đvt: bản

	STT
	Mảng sách
	KH 2008
	Năm 2008

	
	
	
	Đã ra             QĐ in
	Nhập kho
	Tỉ lệ %

	
	
	
	
	
	QĐI/KH
	NK/QĐI

	1
	SBT, Tự chọn
	36.350.000
	40.050.800
	39.963.264
	110,18%
	99,78%

	2
	STK, Thiết bị
	3.700.000
	3.759.000
	3.590.317
	101,59%
	95,51%

	3
	Lịch
	1.000.000
	950.000
	950.045
	95,00%
	100,00%

	Tổng cộng :
	41.050.000
	44.759.800
	44.503.626
	109,04%
	99,43%


- Điều chỉnh giá bìa sách bổ trợ :

+ Sửa tại Nhà in : 

3.160.069 bản

+Sửa tại kho của Công ty : 
4.758.714 bản

b) Vật tư:

	TT
	Loại vật tư
	ĐVT
	Tồn đầu
	Quý IV
	Năm 2008
	Tồn cuối

	
	
	
	
	Nhập
	Xuất
	Nhập
	Xuất
	

	1
	Giấy cuộn
	Tấn
	1.480
	468
	909
	6.764
	6.701
	1.543

	2
	Giấy bìa 
	Tấn
	230
	
	84
	723
	732
	221

	3
	Hộp cactông 
	Bó
	128
	3.133
	3.429
	25.247
	24.432
	943

	4
	Tem 
	Cái
	5.871.965
	14.012.981
	7.740.421
	55.025.278
	48.881.946
	12.015.297


1.2. Kho vận

a) Nhập xuất kho : 

          Đvt: bản
	TT
	Mảng sách
	ĐVT
	Tồn đầu
	Quý IV
	Năm 2008
	Tồn cuối

	
	
	
	
	Nhập
	Xuất
	Nhập
	Xuất
	

	1
	Sách BT tiểu học
	Bản
	371.134
	7.402
	421.639
	21.648.216
	21.385.538
	633.812

	2
	Sách BT THCS
	Bản
	380.845
	9.628
	205.065
	4.545.104
	4.730.603
	195.346

	3
	Sách BT THPT
	Bản
	947.751
	4.915
	53.050
	8.747.732
	8.273.157
	1.422.326

	4
	Sách tự chọn
	Bản
	139.736
	277.224
	231.947
	2.932.108
	2.810.926
	260.918

	5
	Sách bổ túc, GDTX
	Bản
	0
	5.402
	31.335
	299.738
	122.307
	177.431

	6
	STK Cty tổ chức
	Bản
	622.930
	474.321
	443.677
	3.592.923
	3.284.970
	930.883

	7
	STK Cty nhập về
	Bản
	135.199
	35.689
	51.103
	772.735
	802.135
	105.799

	8
	Thiết bị giáo dục
	Cái
	8.252
	5.409
	5.726
	79.627
	70.881
	16.998

	9
	Lịch in
	Block
	2.325
	951.139
	951.139
	953.228
	955.553
	0

	10
	Lịch mua ngoài
	Block
	12.921
	570
	450
	2.585
	15.222
	284

	
	Tổng cộng
	
	2.621.093
	1.771.699
	2.395.131
	43.573.996
	42.451.292
	3.743.797


b) Vận chuyển : 

+ Quý IV : Đã tổ chức vận chuyển được 484 tấn hàng với 590 chuyến xe.

+ Năm 2008 : Đã tổ chức vận chuyển được 5.907 tấn hàng với 2.254 chuyến xe.
2. Phát hành

* Phát hành: Kế hoạch PH sách 40,05 triệu bản sách và 1 triệu blốc lịch, thực hiện : 42,269 triệu bản sách và lịch, đạt 103 % KH PH năm 2008,  cụ thể :
	TT
	Mảng sách
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Tỉ lệ %

	
	
	
	Quý IV

(bản)
	Năm 2008 (bản)
	TH QIV/KH
	TH năm 2008/KH

	I
	Sách bổ trợ
	34.350.000
	676.522
	34.383.952
	2%
	100.1%

	1
	VBT tiểu học
	21.260.000
	421.495
	21.384.375
	2%
	100.6%

	2
	SBT THCS
	4.500.000
	204.969
	4.729.923
	4,6%
	105.1%

	3
	SBT THPT
	8.590.000
	50.058
	8.269.654
	0,6%
	96.2%

	II
	Sách tự chọn
	2.000.000
	218.691
	2.758.903
	10,9%
	137.9%

	III
	STK, Thiết bị
	3.700.000
	701.232
	4.168.979
	19,0%
	112,7%

	1
	Sách Bổ túc, GDTX
	170.000
	31,155
	122,127
	18.3%
	71.8%

	2
	STK mua ngoài
	750.000
	50,456
	792,279
	6.7%
	105.6%

	3
	STK Công ty in
	2.750.000
	614,466
	3,201,055
	22.3%
	116.4%

	4
	Thiết bị dạy học
	30.000
	5.155
	53.518
	17.2%
	187.4%

	IV
	Lịch Blốc
	1.000.000
	950.535
	957.415
	95,1%
	95.7%

	
	Tổng cộng:
	41.050.000
	2.546.980
	42.269.249
	6,2%
	103.0%


Trong đó : Bán hàng tại cửa hàng :
	STT
	Cửa hàng
	Thời gian hoạt động
	Số lượng

(bản)
	Doanh thu

(đồng)

	1
	Cửa hàng 32E Kim Mã
	25/4/2008 - 31/12/2008
	238.899
	2.308.955.590

	2
	Cửa hàng 67B Cửa bắc
	1/8/2008 - 31/12/2008
	65.491
	717.818.631

	
	Tổng cộng :
	
	304.390
	3.026.774.221


- Kịp thời nắm bắt nhu cầu của thị trường và triển khai một loạt các giải pháp đồng bộ, Công ty đã phát hành thành công Bộ sách "Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học THCS" và "Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì từ Lớp 6 đến Lớp 12”.

- Để đẩy mạnh việc phát hành các bộ sách Let’s Learn English lớp 3, 4, 5, Bộ sách Tin học Tiểu học và THCS, công ty phối hợp tích cực với các Sở Giáo dục và Đào tạo, tác giả triển khai mở các lớp tập huấn sử dụng sách. Sau mỗi đợt tập huấn số lượng sách phát hành tăng lên rõ rệt. Kết quả, số lượng sách tự chọn đã phát hành được 2.758.903 bản đạt 137,9% so với kế hoạch.  

- Ngoài ra, Công ty còn tham gia triển lãm Sách và thiết bị giáo dục tại TP. HCM, từ đó có thêm kinh nghiệm để tiến hành sản xuất – kinh doanh các mảng sách và thiết bị của Công ty trong giai đoạn hiện tại và tương lai.
III. Quản lý Tổng hợp
1. Công tác tài chính kế toán

Doanh thu kế hoạch năm 2008 : 170 tỷ, thực hiện : 219,4 tỷ đạt 129 % KH.

Trong đó : 

Doanh thu sách Bổ trợ : 

         162,1 tỉ

Doanh thu sách TK:                                  43,1 tỉ

Doanh thu Lịch và các sản phẩm khác :   14,2 tỉ

                                                                              219,4 tỉ

- Doanh thu hoạt động tài chính: 1.5 tỉ đồng.

- Lợi nhuận : kế hoạch 24 tỷ, thực hiện 30 tỷ đồng, đạt 125,2% kế hoạch năm.

- Tỷ lệ thu hồi công nợ với các Công ty sách : 95%

- Hoàn thành xây dựng kế hoạch tài chính năm 2009;

- Trả cổ tức năm 2008 : 18%.
2. Công tác Tổ chức – Lao động tiền lương
- Xây dựng các bộ quy định, quy chế để công ty hoạt động :  Nội quy lao động năm 2008; Chế độ nội bộ năm 2008; Trả lương, trả thưởng năm 2008; Phân loại lao động và khen thưởng danh hiệu thi đua năm 2008; Quy chế văn thư – lưu trữ; Ban hành chức năng, nhiệm vụ các Phòng ban; Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc, Kế toán trưởng; Ban hành Quy định tạm thời về định mức biên tập, thiết kế mĩ thuật. 

- Làm các thủ tục cần thiết để bổ nhiệm : 4 Trưởng phòng, 1 phó phòng, 7 tổ trưởng. 

- Tiếp nhận : 9 nhân viên vào làm việc tại Công ty, 12 nhân viên vào làm việc tại cửa hàng.

- Thanh lí hợp đồng cho 01 nhân viên cửa hàng và điều chuyển 01 nhân viên về Văn phòng Công ty mẹ NXBGD. 

- Chi trả các khoản lương, thưởng : lương cứng, lương mềm, ăn trưa hằng tháng; thưởng Quý, Tết âm lịch, Tết dương lịch, Tổng kết năm, Tổng kết Chiến dịch nhanh chóng, kịp thời.

- Đóng BHXH, BHYT theo đúng quy định của Nhà nước, ngoài ra còn mua Bảo hiểm thân thể cho toàn thể CBCNV. 
3. Công tác khác
- Xây dựng và mở 02 cửa hàng bán lẻ tại 32E Kim Mã và 67B Cửa Bắc.

- Hoàn thành việc cải tạo sửa chữa và cho thuê nhà công vụ tại 103 Nguyễn Khánh Toàn.

- Thuê thêm 02 kho sách tại 45 Cốm Vòng và Đông Anh.

- Phòng chống lụt thành công cho hệ thống kho tàng.

- Quản trị hệ thống mạng và máy chủ, hệ thống phần mềm chạy ổn định, đáp ứng được yêu cầu sản xuất – kinh doanh. 

- Trao tặng 02 nhà tình nghĩa.  
Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2009

I. Đặc điểm tình hình năm 2009

Năm 2009, có nhiều diễn biến phức tạp và khó khăn, khủng hoảng tài chính toàn cầu tác động tiêu cực đến nước ta (nhập, xuất khẩu...). Ngành giáo dục và đào tạo đã hoàn thành việc thay sách theo Nghị quyết 40/QH – không làm sách mới. Hệ thống sách bổ trợ SGK có nguy cơ bị cạnh tranh ở ngoài xã hội cũng như nội tại trong ngành. Một số chủ trương chỉ đạo của Bộ liên quan đến mảng sách tham khảo chưa được định rõ cũng gây cho Công ty trong định hướng chỉ đạo xuất bản in ấn phát hành...


Tuy nhiên : Năm 2008, Công ty cũng đã tích lũy được những kinh nghiệm cơ bản trong công tác quản lí, kinh doanh, tư duy thị trường, xác lập mối quan hệ v.v. Mỗi CBCNV trong Công ty đã được rèn luyện và có ý thức hơn khi hoạt động trong môi trường của một công ty cổ phần...

II. Định hướng kế hoạch năm 2009 và những năm tiếp theo


1. Xác định nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh năm 2009  

1.1. Tập trung ổn định và phát triển dòng sách bổ trợ, đảm bảo kế hoạch, chỉ tiêu mà Công ty mẹ đã giao trong sổ hồng.


1.2. Xuất bản, in ấn và phát hành dòng sản phẩm STK mang thương hiệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội theo hướng giữ vững và phát huy thương hiệu sản phẩm của NXBGD.


1.3. Xuất bản, in ấn và phát hành lịch blốc năm 2009 với sản lượng, doanh thu, chất lượng và đặc biệt là lợi nhuận hơn năm 2008 để khẳng định “thị trường thương hiệu Lịch Giáo dục”.


1.4. Xây dựng đề án kinh doanh thiết bị dạy học năm 2009 và những năm tiếp theo. (trước mắt tập trung vào thiết bị tiếng Anh, thiết bị phục vụ ngành học Mẫu giáo và Tiểu học).


1.5. Xúc tiến đầu tư dự án “bất động sản” của Công ty...

2. Các chỉ tiêu chủ yếu


2.1. Chỉ tiêu sản lượng : 39 triệu bản (bằng 97,5%) so với năm 2008. Phấn đấu đạt 42 triệu bản bằng chỉ tiêu sản lượng năm 2008.


Trong đó :


- Sách bổ trợ, tự chọn : 

33,5 triệu bản


- STK các loại :

  
   4,5 triệu bản


- Sách GDTX, chủ đề tự chọn :
   0,2 triệu bản


- Lịch Blốc :

       1 triệu đến 1,2 triệu bản


2.2. Chỉ tiêu doanh thu :

215 tỷ đồng, phấn đấu 230 tỷ đồng


2.3. Chỉ tiêu lợi nhuận :

  29 tỷ đồng, phấn đấu   32 tỷ đồng


2.4. Chỉ tiêu cổ tức :


  15%/năm  đến 18%/năm


2.5. Thu nhập :

Tối thiểu bằng năm 2008, phấn đấu cao hơn 10%.


2.6. Định mức tồn kho :


​- Sách bổ trợ 

≤ 
3% 
( riêng sách bài tập THCS = 0%)


- Sách tham khảo 
≤  12% - 15%


- Lịch Blốc

= 
0%
Phần thứ ba

NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

I. Tuân thủ các quy trình quản lí, có nề nếp, hiệu quả của Công ty mẹ


1. Vận dụng vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Công ty để thực hiện đồng bộ


1.1. Rà soát, chỉnh sửa lại các quy chế, quy định, quy trình sao cho phù hợp với mô hình hoạt động của công ty cổ phần nhằm : tạo động lực, giải phóng sức lao động, phát huy trí tuệ, sáng tạo của người lao động trong Công ty. Làm cho Công ty thực sự là một khối đoàn kết, có cuộc sống tốt về tinh thần, ổn định về đời sống vật chất, văn minh lịch sự trong lối sống...


1.2. Thực hiện công tác xã hội và thực hành tiết kiệm.


1.3. Xây dựng nền tảng của mọi nền tảng.


II. Công tác quản lí 

1. Chuyển toàn bộ Công ty sang hoạt động theo cơ chế khoán lương, thưởng. Gắn quyền lợi, trách nhiệm, hiệu quả của mọi thành viên với kết quả kinh doanh của toàn Công ty.


2. Rà soát, kiện toàn, điều chuyển, sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp với định biên lao động theo cơ chế quản lí mới. Sẽ ban hành các loại hình quy chế cho cơ chế khoán.


3. Thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của Công ty mẹ, kết hợp với đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ của Công ty.


4. Rà soát lại và ban hành mới về quy chế, thỏa ước, thi đua, khen thưởng.

III. Cải tiến phương thức kinh doanh toàn Công ty

1. Áp dụng và vận dụng phương thức kinh doanh của Công ty :  theo hướng phân tích thị trường, quy luật cung cầu, quán triệt quan hệ biện chứng hữu cơ “Sức mua và cách bán”.


2. Đối với dòng sách bổ trợ và tự chọn  “Xem các Công ty Sách – TBTH 29 tỉnh, thành là đối tác chiến lược”.


Kết hợp chặt chẽ với các công ty địa phương phân tích cho được sức mua và cách bán để có biện pháp phù hợp như : tuyên truyền, quảng cáo, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo... Giao chỉ tiêu kế hoạch mua sắm, đánh giá khen thưởng xứng đáng và đề nghị Công ty mẹ khen thưởng cao.


3. Đối với dòng sản phẩm “sách tham khảo” do Công ty tổ chức bản thảo, in ấn và phát hành : theo hướng “gọn và tinh”


- Tuân thủ nghiêm ngặt về chất lượng bản thảo, chất lượng biên tập, chế bản, mẫu mã v.v.


- Tập trung chỉ đạo đồng bộ một số dòng sách chủ lực (có kết hợp mở lớp bồi dưỡng sử dụng) như :


+ Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT


+ Hướng dẫn ôn thi vào 10


+ Đổi mới phương pháp


+ Kiểm tra thường xuyên và định kì


+ Giúp em luyện viết chữ đẹp


+ Chuẩn kiến thức kĩ năng


- Mỗi loại “sách tham khảo mới” cần xuất bản cần phân tích kĩ thị trường và quyết định in lần 1 : chỉ ra số lượng vừa phải để thăm dò (từ 3000 đến 5000 bản).


4. Xúc tiến tham gia vào công tác thư viện trường học của toàn nhà


- Bổ sung danh mục vào danh mục toàn nhà.


- Hội thảo thư viện cho thành phố Hà Nội.


- Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng cáo, bồi dưỡng nghiệp vụ.


5. Đối với lịch blốc


- Thành lập tiểu ban làm lịch ngay từ đầu năm theo hướng tự làm


- Kết hợp đa dạng các kênh phát hành.

IV. Phát triển hệ thống của hàng và liên kết với các tổ chức kinh tế khác


1. Hoàn thiện cơ chế quản lí theo mô hình “Khoán”.


2. Kết hợp chặt chẽ với các đại lí, công ty tư nhân để đa dạng hóa kênh phát hành.

Kết luận :


Trên đây là những định hướng lớn cho chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội. Đặc biệt là các chỉ tiêu, giải pháp, tổ chức thực hiện. Toàn thể Công ty cần phát huy những thành quả quan trọng của năm 2008, thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2009, tạo đà cho những năm tiếp theo.


Trong quá trình thực hiện cần tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc NXBGD, các đồng chí Lãnh đạo NXBGD tại Hà Nội. Tập thể Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội cần xây dựng khối đoàn kết, nhất trí, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành với với chất lượng cao các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2009.


Xin trân trọng cảm ơn! 

	
	GIÁM ĐỐC 
Vũ Bá Khánh ( đã ký)


IV. Báo cáo tài chính


Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán. ( có báo cáo chi tiết do Công ty Kiểm toán AAC thực hiện kèm theo)
V. Tổ chức và nhân sự

· Cơ cấu tổ chức của công ty
Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



· Đại hội đồng cổ đông: 


Bao gồm tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong Công ty có quyền quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty như: Thông qua chủ trương chính sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển công ty; cơ cấu vốn của công ty; bầu, miễn nhiệm cơ quan quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty; các quyền và nghĩa vụ khác theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

· Hội đồng quản trị:


Là cơ quan quản lý của Công ty, có quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quyết định.



Hội đồng quản trị có nhiệm vụ xây dựng định hướng, chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

· Ban kiểm soát: 



Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính... Hoạt động của Ban kiểm soát độc lập với Hội đồng quản trị và ban giám đốc. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

· Ban  giám đốc:

Ban giám đốc gồm: Giám đốc điều hành, các phó giám đốc và kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Ban giám đốc có các quyền và nghĩa vụ:

Triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông; tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

Quyết định các vấn đề liên quan đến việc tổ chức và điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các các quyết định.

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

· Phòng Khai thác thị trường: 



Khai thác và tổ chức bản thảo; lập kế hoạch xuất bản; đăng kí mua bán, chuyển nhượng bản quyền.   



Phòng Khai thác thị trường có nhiệm vụ phối hợp với Phòng Kinh doanh : nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược cho hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm do Công ty tổ chức sản xuất và khai thác đến hệ thống khách hàng của Công ty  

· Phòng Kinh doanh: 


Phòng Kinh doanh có nhiệm vụ phối hợp với Phòng Khai thác thị trường : nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược cho hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm do Công ty tổ chức sản xuất và khai thác đến hệ thống khách hàng của Công ty 

Lập Kế hoạch phát hành; Tham gia đấu thầu bản thảo sách tham khảo của Nhà Xuất bản giáo dục; Quản lý và phát triển hệ thống khách hàng, đối tác kinh doanh; Lập dự án đầu tư phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty; thẩm định, tham gia quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đầu tư dự án theo phân cấp quản lý và quy định của Công ty; 


Quản lý các cửa hàng và đề xuất phương án kinh doanh của các cửa hàng.

· Phòng Sản xuất – Kho vận: 

Bộ phận Quản lý In: xây dựng, phân bổ và thực hiện kế hoạch in sách bổ trợ, sách tham khảo và các sản phẩm giáo dục khác, chuẩn bị vật tư đáp ứng được kế hoạch xuất bản – in  - phát hành sách hàng năm của Công ty.

Bộ phận Kho vận: tổ chức nhập, xuất và vận chuyển sách, các sản phẩm giáo dục  và vật tư đáp ứng được kế hoạch xuất bản – in – phát hành hàng năm của Công ty, quản lý tốt hàng hóa, vật tư, tài sản, cơ sở vật chất và kho tàng được giao.

· Phòng Tổ chức – Hành chính: 

Phòng tổ chức hành chính có nhiệm vụ tổ chức công tác nhân sự, thực hiện việc nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh và yêu cầu phát triển; đề xuất các chế độ, chính sách về nhân sự; Quản lí công tác văn thư - lưu trữ, quản lý công tác xây dựng cơ bản, Quản trị hệ thống mạng và phần mềm máy tính, mua sắm tài sản trang thiết bị cho Công ty...và các nhiệm vụ khác về các thủ tục tổ chức nhân sự - hành chính của Công ty.
· Phòng Kế toán – Tài vụ: 

Phòng kế toàn tài vụ có chức năng thực hiện chế độ tài chính kế toán của Công ty và chủ động cung ứng vốn theo yêu cầu kế hoạch kinh doanh nhằm mục đích phát triển sản xuất và xây dựng cơ sở vật chất cho Công ty. 

Xây dựng kế hoạch và theo dõi quản lý tình hình sử dụng nguồn vốn của Công ty; tham mưu, đề xuất các biện pháp phát triển nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn của Công ty; lập và phân tích báo cáo tài chính định kỳ quý và năm để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tổ chức điều hành bộ máy kế toán, xây dựng các thủ tục hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán, quy trình luân chuyển chứng từ phục vụ cho công tác kế toán, thống kê của Công ty; lập kế hoạch kiểm toán định kỳ hàng năm trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán đó; đánh giá mức độ tin cậy và tính toàn diện của các thông tin tài chính; thông qua công tác kiểm toán nội bộ, tham  mưu cho Giám đốc về việc kiểm soát hiệu quả chi phí đối với các hoạt động.



- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành
Hội đồng quản trị 

· Ông: Ngô Trần Ái -  Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

	Họ và tên
	Ngô Trần Ái

	Gới tính
	Nam

	Ngày sinh
	01/01/1951

	Địa chỉ thường trú
	C21, tổ 9, khu Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

	Quốc tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Trình độ văn hóa
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	Tốt nghiệp ngành Sinh – Hóa Đại học Sư phạm 

	Quá trình công tác
	

	Trước 30/4/1975
	sinh viên

	Từ 30/4/1975 đến tháng  12/1979
	Giáo viên cấp 3 Hòa Vang, Đà Nẵng

	Từ năm 1980 đến tháng 10/1985
	Giám đốc Trung tâm Giáo dục – KTTH, Đà Nẵng.

	Từ tháng 10/1985 đến tháng 10/1990
	Phó Giám đốc Công ty Sách – TBTH Quảng Nam – Đà Nẵng.

	Từ tháng 11/1990 đến tháng 4/1994
	Giám đốc Công ty Sách – TBTH Quảng Nam – Đà Nẵng.

	Từ tháng 4/1994 đến tháng 01/1997
	Giám đốc Chi nhánh NXBGD tại TP. Đà Nẵng.

	Từ tháng 2/1997 đến tháng 11/1999
	Giám đốc NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh

	Từ tháng 12/1999 đến nay
	Giám đốc, Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT NXBGD.

	Từ năm 2000 đến 2001
	Thường vụ Đảng ủy NXBGD

	Từ năm 2001 đến nay
	Đảng ủy viên – Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.

	Từ tháng 6/2003 đến nay
	Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam

	Số cổ phần
	Số cổ phần của cá nhân là 0 cổ phần, đại diện cho Nhà nước là 3.200.000 cổ phần (chiếm 40% vốn điều lệ).

	Cổ phần của những người liên quan
	Không có

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty
	Không


·  Ông: Vũ Bá Khánh -  Ủy viên Hội đồng quản trị

	Họ và tên
	Vũ Bá Khánh

	Gới tính
	Nam

	Ngày sinh
	12/3/1947

	Địa chỉ thường trú
	Q1, khu tập thể Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây



	Quốc tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Trình độ văn hóa
	10/10


	Trình độ chuyên môn
	Khoa Toán Đại học Sư phạm, Quản lí kinh tế

	Quá trình công tác


	

	Từ năm 1968 đến năm 1982
	Chuyên viên Công ty Sách và Thiết bị trường học Hà Tây

	+ Từ năm 1983 đến năm 1986
	Phó Giám đốc, Quyền Giám đốc Công ty Sách và Thiết bị trường học Hà Tây.



	+ Từ năm 1987 đến năm 2005
	Giám đốc Công ty Sách và Thiết bị trường học Hà Tây.

	Từ năm 2006 đến năm 2007
	Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty Sách và Thiết bị trường học Hà Tây

	Từ năm 2007 đến năm 2008
	Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.



	Số cổ phần
	Số cổ phần của cá nhân là 16.500 cổ phần, chiếm 0,21% vốn điều lệ

	Cổ phần của những người liên quan
	Không có



	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty
	Không


· Bà: Dương Thị Việt Hà -  Ủy viên Hội đồng quản trị

	Họ và tên
	Dương Thị Việt Hà

	Gới tính
	Nữ

	Ngày sinh
	28/9/1977

	Địa chỉ thường trú
	P420-CT3C/X2 Bắc Linh Đàm – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội

	Quốc tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh


	Trình độ văn hóa
	12/12


	Trình độ chuyên môn
	Tốt nghiệp ngành Kế toán – Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội

	Quá trình công tác
	

	Từ tháng 8/2001 đến tháng 12/2005
	Kế toán viên phòng Kế toán tài vụ Nhà xuất bản Giáo dục

	Từ tháng 1/2006 đến tháng 4/2007
	Kế toán viên phòng kế toán- tài vụ Nhà xuất bản giáo dục tại Hà Nội;

	Từ tháng 5/2007 đến nay
	Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

	Số cổ phần
	Số cổ phần của cá nhân là 12.000 cổ phần, chiếm 0,15% vốn điều lệ.

	Cổ phần của những người liên quan
	Em gái : Dương Thị Thanh Hương – số cổ phần nắm giữ : 9.000 cổ phần

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty
	Không


· Bà: Trần Phương Dung -  Ủy viên Hội đồng quản trị

	Họ và tên
	Trần Phương Dung

	Gới tính
	Nữ

	Ngày sinh
	8/01/1954

	Địa chỉ thường trú
	P416, A6, Tập thể Khương Thượng – Đống Đa  – Hà Nội

	Quốc tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh


	Trình độ văn hóa
	10/10


	Trình độ chuyên môn
	Tiến sỹ toán

	Quá trình công tác
	

	Từ tháng 9/1978 đến tháng 8/1993
	Cán bộ giảng dạy toán Trường cao đẳng sư phạm Hải Phòng

	Từ tháng 9/1993 đến tháng 3/1995
	Biên tập viên Nhà xuất bản Giáo dục

	Từ tháng 4/1999 đến tháng 12/1999
	Quyền trưởng Ban biên tập sách toán Nhà xuất bản giáo dục

	Từ tháng 1/2000 đến tháng 12/2005
	Trưởng ban Biên tập sách Toán Nhà xuất bản Giáo dục

	Từ tháng 1/2006 đến nay
	Trưởng ban Biên tập sách toán Nhà xuất bản giáo dục tại Hà Nội

	Số cổ phần
	10.000 cổ phần, chiếm 0,125% vốn điều lệ

	Cổ phần của những người liên quan
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty
	Không


·  Ông: Phạm Văn Tại -  Ủy viên Hội đồng quản trị

	Họ và tên
	Phạm Văn Tại

	Gới tính
	Nam

	Ngày sinh
	3/6/1951

	Địa chỉ thường trú
	108 Đường Tô Hiệu – Thành phố Hà Đông – Hà Tây

	Quốc tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh


	Trình độ văn hóa
	10/10


	Trình độ chuyên môn
	Thạc sỹ

	Quá trình công tác
	

	Từ tháng 9/1978 đến tháng 8/1991
	Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Sơn Bình ;

	Từ tháng 9/1991 đến tháng 5/1998
	Phó phòng Tổ chức cán bộ, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tây 

	Từ tháng 6/1998 đến tháng 8/1999
	Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo;

	Từ tháng 9/1999 đến tháng 12/2000
	Thanh tra viên Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo;

	Từ tháng 01/2001 đến tháng 7/2005
	Phó Chánh Thanh tra, Bí thư Chi bộ Thanh tra Bộ; 

	Từ tháng 08/2005 đến nay
	Phó Chánh Thanh tra, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

	Số cổ phần
	Số cổ phần của cá nhân là 10.000 cổ phần, chiếm 0,125% vốn điều lệ

	 Cổ phần của những người liên quan
	Vợ : Nguyễn Thị Nụ – số cổ phần nắm giữ : 5.700 cổ phần

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty
	Không


Ban kiểm soát

·  Bà: Hoàng Thị Thanh Tâm -  Trưởng Ban Kiểm soát

	Họ và tên
	Hoàng Thị Thanh Tâm

	Gới tính
	Nữ

	Ngày sinh
	30/8/1960

	Địa chỉ thường trú
	Số 16, ngách 1/2, ngõ 1 phố Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hà Nội

	Quốc tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh


	Trình độ văn hóa
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân Kinh tế -Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

	Quá trình công tác
	

	Từ tháng 5/1980 đến tháng 8/1992
	Kế toán viên Nhà xuất bản Đại học- Trung học chuyên nghiệp

	Từ tháng 9/1992 đến tháng 12/2003
	Kế toán viên Phòng Kế toán tài vụ  Nhà xuất bản Giáo dục

	Từ tháng 1/2004 đến tháng 12/2005
	Phó trưởng phòng Kế toán phòng Kế toán tài vụ Nhà xuất bản Giáo dục

	Từ tháng 1/2006 đến nay
	Phó trưởng phòng Kế toán phòng Kế toán tài vụ Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội

	Số cổ phần nắm giữ
	0

	Cổ phần của những người liên quan
	Vợ : Lê Thị Ngọc Quyên – số cổ phần nắm giữ : 11.700 cổ phần

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty
	Không


· Ông: Đào Hữu Nam -  Ủy viên Ban Kiểm soát

	Họ và tên
	Đào Hữu Nam

	Gới tính
	Nam

	Ngày sinh
	26/11/1962

	Địa chỉ thường trú
	Hẻm 32/2/32 Thủ lệ, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình - Hà Nội

	Quốc tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Trình độ văn hóa
	10/10


	Trình độ chuyên môn
	Cao đẳng Thể dục Sư phạm Nhạc họa TW

	Quá trình công tác
	

	Từ tháng 3/1983 đến tháng 3/1993
	Nhân viên Chi nhánh Công ty Thiết bị Trường học - Bộ Giáo dục và Đào tạo;

	 Từ tháng 4/1993 đến tháng 12/1996
	Chuyên viên Công ty Thiết bị Vật tư Giáo dục TW;

	Từ tháng 1/1997 đến tháng 7/1999
	Chuyên viên Ban biên tập Mỹ thuật – Chi Nhánh NXBGD tại Tp. Hồ Chí Minh;

	 Từ tháng 8/1999 đến tháng 3/2000
	Chuyên viên Ban biên tập Mỹ thuật – Chi Nhánh NXBGD tại Tp. Hồ Chí Minh;

	Từ tháng 4/2000 đến tháng 12/2005
	Chuyên viên Phòng Quản lý in – NXBGD

	Từ tháng 1/2006 đến tháng 5/2007
	Chuyên viên Phòng Quản lý in – NXBGD tại Hà Nội

	Từ tháng 5/2007 đến nay
	Chuyên viên Phòng Sản xuất – Kho vận Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

	Số cổ phần nắm giữ
	Không có

	Cổ phần của những người liên quan
	Vợ : Lê Thị Ngọc Quyên – số cổ phần nắm giữ : 11.700 cổ phần

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty
	Không


· Ông: Vũ Thanh Bình -  Ủy viên Ban Kiểm soát

	Họ và tên
	Vũ Thanh Bình

	Gới tính
	Nam

	Ngày sinh
	12/8/1973

	Địa chỉ thường trú
	305 – 78 – Tập thể Bách khoa – Tp. Hà Nội.

	Quốc tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Trình độ văn hóa
	12/12

	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân Khoa học – ngành Tin học – Đại học Sư phạm Hà Nội.

	Quá trình công tác
	

	Từ tháng 5/2002 đến tháng 6/2002
	Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin NXBGD;

	Từ tháng 6/2002 đến tháng 12/2005
	Chuyên viên Phòng Chế bản NXBGD

	Từ tháng 1/2006 đến tháng 5/2007
	Chuyên viên Phòng Chế bản NXBGD tại Hà Nội

	Từ tháng 5/2007 đến nay
	Chuyên viên Phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

	Số cổ phần nắm giữ
	Không có

	Cổ phần của những người liên quan
	Vợ : Dương Thị Việt Thắng – số cổ phần nắm giữ : 10.400 cổ phần

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty
	Không


Ban Giám đốc

· Ông: Vũ Bá Khánh – Giám đốc (như trên)

· Bà: Trần Thị Như Hà -  Phó Giám đốc 

	Họ và tên
	Trần Thị Như Hà

	Gới tính
	Nữ

	Ngày sinh
	6/12/1961

	Địa chỉ thường trú
	Ngõ 189, Nhà 9/29, Giảng Võ – Hà Nội

	Quốc tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Trình độ văn hóa
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân 

	Quá trình công tác
	

	Từ tháng 2/1982 đến tháng 12/1993
	Nhân viên Công ty Sách và Thiết bị trường học

	Từ tháng 1/1994 đến tháng 6/2002 


	Cửa hàng trưởng Công ty Sách và Thiết bị trường học

	Từ tháng 7/2002 đến tháng 10/2004 : 
	Trưởng phòng chỉ đạo kinh doanh II Công ty Sách và Thiết bị trường học

	Từ tháng 11/2004 đến tháng 6/2005 : 
	Trưởng phòng chỉ đạo kinh doanh II Công ty Sách thiết bị và Xây dựng trường học

	Từ tháng 7/2005 đến tháng 7/2005 : 
	Giám đốc Trung tâm Sách thiết bị số 2 Công ty Sách thiết bị và Xây dựng trường học

	Từ tháng 8/2005 đến tháng 4/2007 : 
	Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội

	Từ tháng 5/2007 đến tháng 3/2008 : 
	Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

	Từ tháng 4/2008 đến nay : 
	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

	Số cổ phần nắm giữ
	Số cổ phần của cá nhân là 14.100 cổ phần, chiếm 0,176% vốn điều lệ 



	Cổ phần của những người liên quan
	Võ Hồng Thắng sở hữu 17.800 cổ phần, chiếm 0,2225% vốn điều lệ.



	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty
	Không


· Ông: Nguyễn Quốc Hồng -  Phó Giám đốc

	Họ và tên
	Nguyễn Quốc Hồng

	Gới tính
	Nam

	Ngày sinh
	15/11/1970

	Địa chỉ thường trú
	Số 20 ngõ 577 Thụy Khê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội

	Quốc tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Trình độ văn hóa
	12/12

	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân Khoa Toán – Đại học Sư phạm Hà Nội 1; Cử nhân Khoa Tin học quản lí – Đại học mở Hà Nội

	Quá trình công tác
	

	Từ năm 1991 đến năm 1992
	Giáo viên trường THCS Việt An

	Từ năm 1992 đến năm 1994
	Sinh viên khoa tin học quản lí – Đại học mở Hà Nội

	Từ tháng 11/1994 đến tháng 3/2002
	Chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục;

	Từ tháng 4/2002 đến tháng 11/2005
	Phó phòng Chế bản Nhà xuất bản Giáo dục;

	Từ tháng 12/2005 đến tháng 12/2005
	Trưởng phòng Chế bản Nhà xuất bản Giáo dục

	Từ tháng 1/2006 đến tháng 5/2006
	Trưởng phòng Chế bản Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội;

	Từ tháng 5/2006 đến nay
	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

	Số cổ phần nắm giữ
	Số cổ phần của cá nhân là 15.900 cổ phần, chiếm 0,2% vốn điều lệ

	Cổ phần của những người liên quan
	Vợ : Đào Thị Hồng Xiêm sở hữu 24.100 cổ phần, chiếm 0,3% vốn điều lệ

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty
	Không


Kế toán trưởng

· Bà: Dương Thị Việt Hà – Kế toán trưởng (như trên)


- Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm: Không có thay đổi


- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động
Ngay từ khi mới thành lập Công ty đã xác định yếu tố con người là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của Công ty. Chính vì vậy, cùng với vệc thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty luôn chú trọng công tác xây dựng và  thường xuyên bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên của Công ty. Hơn thế nữa, Công ty luôn chăm lo đến mọi mặt về đời sống vật chất cũng như  tinh thần cho CBCNV, tạo nên những yếu tố để kích thích nhằm tăng năng suất lao động, đạt hiệu quả cao trong kinh doanh và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008, số lượng công nhân viên của Công ty là 76 người. Trong đó

Số nhân viên nam: 
34 người ; 

Số nhân viên nữ:  
42 người;.

Độ tuổi lao động trung bình :    35 tuổi
Cơ cấu lao động phân theo trình độ lao động như sau:
	Cán bộ có trình độ đại học và trên đại học
	57

	Cán bộ có trình độ cao đẳng và trung cấp
	7

	Công nhân và công nhân kỹ thuật
	6

	Lao động phổ thông
	6

	
	


VI. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát (nêu rõ số thành viên độc lập không điều hành), thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Chủ tịch công ty ( Đã nêu rõ ở trên)

- Hoạt động của  HĐQT/Hội đồng thành viên 
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh có Công ty để quyết định, thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

· Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;

· Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

· Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

· Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty;

· Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 91 của Luật Doanh nghiệp 2005;

· Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 hoặc Điều lệ Công ty;

· Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, thông qua hợp đồng mua bán, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
· Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và cán bộ quản lý quan trọng khác ( Phó Giám đốc, Kế toán trưởng); quyết định mức lương và lợi ích khác của cán bộ quản lý đó; cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện sở hữu cổ phần hoặc phần góp vốn góp đó ở công ty khác; quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;
· Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;
· Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty, quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
· Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết định;

· Trình báo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng đồng cổ đông;

· Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

· Kiến nghị việc tổ chức lại , giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty;

· Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty.
1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông Ngô Trần ái
· Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;

· Là người đại diện trực tiếp quản lý toàn bộ vốn của NXBGD đầu tư vào Công ty;

· Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

· Chuẩn bị hoạt tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ toạ cuộc họp Hội đồng quản trị;

· Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị;

· Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

· Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Uỷ viên Hội đồng Quản trị: Ông Vũ Bá Khánh kiêm Giám đốc Công ty

· Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;

· Giúp Chủ tịch HĐQT trong việc thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT;

Ngoài ra do thực hiện chức vụ giám đốc nên cụ thể:

· Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước chủ tịch HĐQT về toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động chỉ đạo nghiệp vụ của công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; đứng tên chủ tài khoản của Công ty;

· Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty mà không cần có quyết định của HĐQT;

· Tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT;

· Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;

· Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty;

· Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty (trừ các chức danh phó giám đốc, kế toán trưởng);

· Quyết định lương và phụ cấp lương (nếu có) đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc;

· Tuyển dụng lao động;

· Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

· Trực tiếp chỉ đạo: Công tác tài chính, kế toán, tổ chức cán bộ, lao động tiền lương của Công ty. Sinh hoạt công đoàn và theo dõi chấm công tại Phòng Tổ chức – Hành chính;

· Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của HĐQT.

3. Uỷ viên Hội đồng Quản trị: Bà Dương Thị Việt Hà kiêm Kế toán trưởng Công ty

· Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;

· Giúp Chủ tịch HĐQT trong việc thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT;

Ngoài ra do thực hiện chức vụ Kế toán trưởng nên cụ thể:

· Thực hiện quyền và nghĩa vụ Kế toán trưởng theo quy định của Pháp luật;

· Theo dõi và quản lý trực tiếp Phòng Kế toán – Tài vụ;

· Chỉ đạo hoạt động Tài chính – Kế toán Công ty;

· Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của HĐQT.

4. Uỷ viên Hội đồng Quản trị: Ông Phạm Văn Tại

· Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;

· Giúp Chủ tịch HĐQT trong việc thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT;

· Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của HĐQT.

5. Uỷ viên Hội đồng Quản trị: Bà Trần Phương Dung

· Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;

· Giúp Chủ tịch HĐQT trong việc thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT;

· Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của HĐQT.

II. Ban kiểm soát:

· Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

· Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độc cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

· Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và sáu tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

· Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 79 của Luật Doanh nghiệp 2005.

·   Khi có yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông, Ban Kiểm soát phải báo cáo thời hạnh bảy ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu.

· Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sử đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

· Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc vi phạm nghĩa vụ và người quản lý công ty quy định tại Điều 119 của Luật Doanh nghiệp 2005 thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

· Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

1. Trưởng ban kiểm soát: Bà Hoàng Thành Tâm

· Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

· Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát;

· Phân công công việc trong Ban kiểm soát cho các thành viên trong Ban;

· Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ được giao của Ban kiểm soát;

· Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độc cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

· Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và sáu tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

· Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 79 của Luật Doanh nghiệp 2005.
2. Uỷ viên ban kiểm soát: Ông Đào Hữu Nam

· Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

· Thực hiện các công việc của Ban kiểm soát do Trưởng ban phân công;

· Giúp Trưởng ban trong việc thực hiện các nhiệm vụ của BKS;

· Hàng tháng theo dõi, kiểm kê quỹ củ công ty và báo cáo về TB kiểm soát

· Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

3. Uỷ viên ban kiểm soát: Ông Nguyễn Thanh Bình

· Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

· Thực hiện các công việc của Ban kiểm soát do Trưởng ban phân công;

· Giúp Trưởng ban trong việc thực hiện các nhiệm vụ của BKS;

· Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

· Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên: Không có thay đổi trong năm báo cáo.
	STT
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phần nắm giữ
	Tỷ lệ sở hữu cổ phần

	1
	Nhà xuất bản Giáo dục – Bộ Giáo dục và đào tạo
	81 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm - Hà Nội
	3.200.000


	40%



	
	Đại diện

Ngô Trần Ái
	C21 tổ 9 khu Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
	
	

	2
	Vũ Bá Khánh 
	Q1, khu tập thể Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Đông, Hà Nội

	16.500
	0.21%

	3
	Phạm Văn Tại
	108 Đường Tô Hiệu – Thành phố Hà Đông – Hà Nội
	10.000
	0,125%

	4
	Trần Phương Dung
	Phòng 416, nhà A6, TT Khương Thượng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội
	10.000
	0,125%

	5
	Dương Thị Việt Hà
	P420-CT3C/X2 Bắc Linh Đàm – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội
	12.000
	0,15%


2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn 

2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước
-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn trong nước
	Cơ cấu vốn
	Số cổ phần nắm giữ
	Giá trị vốn cổ phần
	Tỷ lệ sở hữu

	Tổng số cổ phần
	8.000.000
	80.000.000.000
	100%

	1. Cổ đông là tổ chức trong nước
	3.201.000
	32.010.000.000
	40,0125%

	- Nhà xuất bản giáo dục
	3.200.000
	32.000.000.000
	40%

	- Công ty Cổ phần Giấy Đồng Nai
	1.000
	10.000.000
	0,0125%

	2. Cổ đông nội bộ (HĐQT, BGĐ, BKS, KTT)
	128.600
	1.286.000.000
	1,6075%

	3. Cổ đông khác
	4.670.400
	46.704.000.000
	58,38%


· Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên, năm sinh (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân); Địa chỉ liên lạc; Nghề nghiệp (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đông/thành viên góp vốn tổ chức); số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp trong công ty; những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần/tỷ lệ vốn góp.
	Stt
	Tên
	Địa chỉ
	Số ĐKKD
	Số cổ phần nắm giữ
	Tỷ lệ sở hữu cổ phần

	1
	Nhà xuất bản giáo dục
	Số 81, Trần Hưng Đạo, Hoàn kiếm, Hà Nội 
	011532025
	3.200.000
	40%

	Tổng cộng
	3.200.000
	40%


2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài: Không có
Ghi chú: Phần báo cáo tài chính sẽ được trình bày chi tiết tại bảng cáo cáo tài chính kèm theo do Công ty Kiểm toán độc lập ( Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC )của đơn vị thực hiện.



 Ngày 12  tháng 3 năm 2009


                                                                                Giám đốc công ty  

                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
[image: image2.png]



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG





HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





BAN KIỂM SOÁT





BAN GIÁM ĐỐC





Phòng Khai thác thị trường





Phòng                Kinh doanh





Phòng Sản xuất - Kho vận





Phòng Tổ chức – Hành chính





Phòng Kế toán - Tài vụ
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